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khi nước ta thực hiện các lộ trình hội nhập 

khu vực và các thoả thuận quốc tế, đó là 

thu hút đầu tư, hiệu quả sản xuất, phân 

công lao động quốc tế, chiếm lĩnh thị 

trường trong nước và quốc tế,…; sự tăng 

giảm thất thường của các ngành hàng 

đang có ưu thế trong xuất khẩu của chúng 

ta như dầu thô, nông sản, hải sản, dệt 

may,… những nguy cơ đó chúng ta  đã 

từng vượt qua bằng các biện pháp điều 

hành chủ động, hy vọng rằng với các biện 

pháp điều hành toàn diện ngay từ đầu 

năm và với những kinh nghiệm đã có 

chúng ta sẽ nhẹ nhàng vượt qua các nguy 

cơ và thách thức từ bên ngoài. Ngược lại, 

các nguy cơ xuất phát từ nội bộ nền kinh 

tế lại đang ngày một căng thẳng hơn; sự 

phát triển thiếu cân đối giữa các khu vực, 

các bộ phận, các ngành, các địa 

phương,… của nền kinh tế đất nước đã tạo 

ra các bức bách và căng thẳng xã hội 

không đang có, đó là đô thị hoá không 

kiểm soát được, đó là tỷ lệ thất nghiệp vẫn 

còn cao (6,01%), là bất ổn trong các tầng 

lớp dân cư xuất phát từ nghèo đói và sự 

thiệt thòi của các nhóm dân tộc ít người 

vùng cao trong thu nhận những thành quả 

do đổi mới đem lại, đó là tham nhũng và 

quan liêu, đó là đào tạo nghề không tương 

xứng với lực lượng lao động tăng thêm 

hàng năm, các tệ nạn xã hội vẫn tăng 

cao,… Rõ ràng chủ động đối phó với các 

nguy cơ từ tình hình kinh tế chính trị thế 

giới cần đi đôi với đẩy mạnh cải cách trong 

nước ở khắp mọi lĩnh vực kinh tế và xã hội; 

đòi hỏi này đồng nghĩa với việc trả lời câu 

hỏi: hoặc chúng ta tụt hậu hoặc chúng ta 

hoà đồng với sự phát triển của thế giới và 

khu vực.  

Mấy nghìn năm dựng nước và giữ 

nước, là dân tộc kiên cường và đầy bản 

sắc, thuận theo đà phát triển năm 2002, 

chắc chắn chúng ta sẽ góp một mảng 

màu rực rỡ vào bức tranh hoà bình và phát 

triển trên thế giới trong năm  2003 

Một số chỉ tiêu kinh tế chủ yếu năm 2002 

Tổng sản phẩm trong nước năm 2002 (theo giá hiện hành) 

    

 Thực hiện (Tỷ đồng) Cơ cấu (%) 

Năm 2001
Ước tính 

năm 2002

Năm 

2001 

Ước tính 

năm 

2002 

Tổng số 481295 536098     100,00     100,00 

Khu vực nông, lâm nghiệp và thuỷ sản 111858 123268       23,24       22,99 

Nông nghiệp 87861 96428       18,26       17,99 

Lâm nghiệp 6093 6500         1,27         1,21 

Thuỷ sản 17904 20340         3,72         3,79 

Khu vực công nghiệp và xây dựng  183515 206648       38,13       38,55 

Công nghiệp khai thác 44345 45937         9,21         8,57 

Công nghiệp chế biến 95211 110284       19,78       20,57 

Công nghiệp điện nước  16028 18868         3,33         3,52 
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Xây dựng  27931 31559         5,80         5,89 

Khu vực dịch vụ 185922 206182       38,63       38,46 

Thương nghiệp 67788 75617       14,08       14,11 

Khách sạn, nhà hàng 15412 17154         3,20         3,20 

Vận tải, bưu điện, du lịch 19431 21095         4,04         3,93 

Tài chính, ngân hàng, bảo hiểm 8762 9763         1,82         1,82 

Khoa học  2646 3009         0,55         0,56 

Kinh doanh bất động sản 21589 24452         4,49         4,56 

Quản lý Nhà nước  12784 13829         2,66         2,58 

Giáo dục và đào tạo 16245 18125         3,38         3,38 

Y tế 6417 7021         1,33         1,31 

Văn hoá 2800 2957         0,58         0,55 

Đảng, đoàn thể, hiệp hội 651 712         0,14         0,13 

Phục vụ cá nhân, cộng đồng 10412 11412         2,16         2,13 

Dịch vụ làm thuê 985 1036         0,20         0,19 

Tổng sản phẩm trong nước năm 2002 (Theo giá so sánh năm 1994) 

 Thực hiện (Tỷ đồng) Năm 2001 so 

với năm 2001 

(%) 
Năm 2001

Ước tính năm 

2002 

Tổng số 292535 313135     107,04 

Khu vực nông, lâm nghiệp và thuỷ sản 65618 68283     104,06 

Nông nghiệp 55613 57843     104,01 

Lâm nghiệp 2556 2568     100,47 

Thuỷ sản 7449 7872     105,68 

Khu vực công nghiệp và xây dựng  106986 117082     109,44 

Công nghiệp khai thác 19185 19139       99,76 

Công nghiệp chế biến 57335 63983     111,60 

Công nghiệp điện nước  7173 8206     114,40 

Xây dựng  23293 25754     110,57 

Khu vực dịch vụ 119931 127770     106,54 

Thương nghiệp 47779 51245     107,25 

Khách sạn, nhà hàng 9458 10125     107,05 
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 Thực hiện (Tỷ đồng) Năm 2001 so 

với năm 2001 

(%) 
Năm 2001

Ước tính năm 

2002 

Vận tải, bưu điện, du lịch 11441 12252     107,09 

Tài chính, ngân hàng, bảo hiểm 6005 6424     106,98 

Khoa học  1749 1908     109,09 

Kinh doanh bất động sản 12631 13105     103,75 

Quản lý Nhà nước  8439 8777     104,01 

Giáo dục và đào tạo 9687 10507     108,46 

Y tế 4151 4442     107,01 

Văn hoá 1648 1689     102,49 

Đảng, đoàn thể, hiệp hội 334 352     105,39 

Phục vụ cá nhân, cộng đồng 6026 6355     105,46 

Dịch vụ làm thuê 583 589     101,03 

Đầu tư trực tiếp của nước ngoài 01/01 - 20/12/2002 

 Số dự án 
Số vốn đăng ký (Nghìn USD) 

Tổng số Tr.đó: Vốn pháp định

Tổng số  669 1333174 624787

Phân theo ngành kinh tế    

Công nghiệp nặng 182 317061 127890

Dầu khí 2 29200 29200

Công nghiệp nhẹ 290 597205 271192

Công nghệ thực phẩm 41 69157 38935

Nông, lâm nghiệp 16 27285 20710

Khách sạn, du lịch 19 138499 55750

Văn phòng cho thuê 3 6200 5000

Dịch vụ 42 19279 10903

Giao thông, vận tải và bưu điện 13 17470 7431

Xây dựng  32 65350 33721

Văn hoá, Y tế và giáo dục 18 26508 12165

Thuỷ sản 10 14960 6890

Xây dựng khu công nghiệp, KCX 1 5000 5000
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Xuất khẩu tháng 12 và cả năm 2002 

 

Thực hiện 11 

tháng/2002 

Ước tính tháng 

12/2002 

Cộng dồn cả 

năm 2002 

Năm 2002 so với 

năm 2001 (%)

Lượng Trị giá Lượng Trị giá Lượng Trị giá Lượng Trị giá

Tổng trị giá 14990 1540 16530  110

Khu vực kinh tế trong nước 7996 766 8762  106,5

Khu vực có vốn đầu tư NN 6994 774 7768  114,3

Dầu thô  2912 314 3226  103,2

Hàng hoá khác 4082 460 4542  123,7

Mặt hàng chủ yếu   

Dầu thô  15383 2912 1470 314 16853 3226 100,7 103,2

Dệt, may 2430 280 2710  137,2

Thuỷ sản 1854 170 2024  113,9

Giày dép 1648 180 1828  117,2

Điện tử, máy tính 452 53 505  84,8

Gạo 3141 707 100 19 3241 726 86,9 116,2

Cà phê 651 279 60 38 711 317 76,4 80,9

Thủ công mỹ nghệ 298 29 327  139,1

Rau quả 186 14 200  60,6

Cao su 398 231 46 32 444 263 144,1 158,6

Hạt tiêu 75 104,8 1,7 3,2 77 108 135,1 118,4

Hạt điều 57 191 6 21 62.8 212 143,9 139,5

Than đá 5470 140 400 9 5870 149 136,8 131,3

ChÌ 70 77,7 5 5 75 82,7 109,5 105,5

Lạc 103 49,8 4 2,2 107 52 136,7 136,1

Đánh giá hiệu quả ứng dụng dụng khoa học - công nghệ mới 

vào SXKD của doanh nghiệp trong kinh tế thị trường 

 PGS.TS Lê Trần Hảo 

             ThS. Lê Thanh Hà 

Thực tiễn của nền kinh tế thị trường 

trong những năm qua nhiều doanh nghiệp 

đã xem trọng việc đánh giá hiệu quả 

SXKD. Nhưng số đông doanh nghiệp chỉ 

đánh giá hiệu quả SXKD nói chung, chưa 

quan tâm đúng mức đến việc đánh giá 

ứng dụng khoa học - công nghệ (KHCN) 

mới đem lại hiệu quả cho SXKD như thế 

nào? nói cách khác là đánh giá hiệu quả 

ứng dụng KHCN mới. 

Hiện nay, KHCN tiến nhanh như vũ 

bão, nhiều loại hàng hoá giá trị KHCN 

(còn gọi là chất xám) chiếm tới 80 - 90% 

giá thành. Từ thực trạng đó, một số doanh 

nghiệp đã nhanh chóng đổi mới KHCN 

trong SXKD, nên đã tạo ra được sản phẩm 

hàng hoá có chất lượng cao, nhờ vậy các 

doanh nghiệp này vẫn đứng vững và phát 

triển trong nền kinh tế thị trường, SXKD 

vẫn có hiệu quả. Ngược lại một số doanh 


